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Th.S đàm huy hoàng 
Viện Nghiên cứu Đông Nam ¸

 
rong những năm gần đây, 
quan hệ giữa Trung Quốc - 
Inđônêxia, đã có bước phát 

triển vượt bậc. Đỉnh cao của mối quan hệ 
này là việc ký Quan hệ đối tác chiến lược 
Inđônêxia – Trung Quốc tại Giacácta 
ngày 25/4/2005. Với việc ký văn kiện trên, 
Inđônêxia là nước thành viên ASEAN 
đầu tiên được Trung Quốc coi là “đối tác 
chiến lược”.  

Sự phát triển nhanh chóng của mối 
quan hệ này đang gây ngạc nhiên cho giới 
quan sát trong và ngoài khu vực. Câu hỏi 
được nhiều người đặt ra là làm thế nào hai 
quốc gia vốn thù địch nhau trong thời kỳ 
chiến tranh lạnh lại có thể trở thành “đối 
tác chiến lược”chỉ sau 15 năm, kể khi 
chiến tranh lạnh chấm dứt? Mối quan hệ 
ấy đã phát triển như thế nào ? Liệu quan 
hệ đó có bền vững không ? 

Bài viết này sẽ góp phần trả lời những 

câu hỏi trên. 

I. Quá trình tái lập quan hệ 
ngoại giao Trung Quốc- 
In®«nªxia  

1. Tầm quan trọng của Inđônêxia đối 
với chính sách Đông Nam á của Trung 
Quốc trong thời kỳ sau Chiến tranh 
lạnh 

a) Khái quát chính sách Đông Nam 
¸ của Trung Quốc sau khi Chiến 
tranh lạnh chấm dứt 

Như chúng ta đã biết, sau khi Liên Xô 
sụp đổ và quan hệ Mỹ- Trung được cải 
thiện, Mỹ đã điều chỉnh chiến lược châu ¸- 
Thái bình dương. Sự điều chỉnh quan 
trọng nhất của Mỹ là quyết định rút các 
lực lượng không quân và hải quân khỏi hai 
căn cứ Clác và Xu-bích trên lãnh thổ 
Philíppin. Về phần mình, Nga, người thừa 
kế của Liên Xô, cũng quyết định rút các 
lực lượng quân sự khỏi bán đảo Đông 
dương. Quyết định trên của Mỹ và Nga 
đã tạo ra một “khoảng trống quyền lực” 
trong khu vực. Đây là cơ hội vàng cho các 
cường quốc khác, trong đó có Trung Quốc 
tăng cường ảnh hưởng của họ ở Đông Nam 
¸.  

Đối với Trung Quốc, Đông Nam á có vai 
trò cực kỳ quan trọng.  

Về phương diện địa chiến lựơc, 3 trong 
số 10 quốc gia Đông Nam á (Lào, Mianma 
và Việt Nam) chia sẻ chung biên giới đất 
liền với Trung Quốc. Việt Nam và Trung 
Quốc còn có chung biên giới ở vịnh Bắc Bộ. 
Nếu Trung Quốc phát triển được quan hệ 
tốt với Đong Nam á nói chung, 3 nước trên 
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nói riêng, an ninh của các tỉnh phía Nam 
Trung Quốc sẽ được giữ vững. 

Trên vùng biển Đông Nam á có hàng 
chục tuyến giao thông hàng hải chạy qua. 
Thông qua các con đường này Trung Quốc 
đang vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của 
họ ra thế giới bên ngoài. Cũng qua các con 
đường đó, đặc biệt là các con đường hàng 
hải chạy qua các eo Malắca, Lombok, hàng 
chục con tàu đang chở dầu nhập khẩu từ 
Trung Đông và châu Phi tới Trung Quốc. 
Nếu vì lý do nào đó, các con đường biển 
này bị đóng lại, nền kinh tế Trung Quốc sẽ 
bị lao đao vì không được tiếp nhiên liệu. 
Có thể nói, hiện nay con đường vận tải 
biển qua eo Malắcca đã trở thành con 
đường có tầm quan trọng sống còn đối với 
sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc.  

Về phương diện kinh tế, mặc dù kinh tế 
Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh và 
liên tục trong suốt hơn 1/4 thế kỷ qua, 
nhưng nền công nghiệp của Trung Quốc 
cho tới nay vẫn chỉ có khả năng sản xuất 
ra các sản phẩm tập trung lao động và dựa 
trên tài nguyên là chủ yếu. Do vậy, Trung 
Quốc rất cần tới nguồn tài nguyên thiên 
nhiên của các nước Đông Nam á.  Kinh tế 
càng tăng trưởng, nhu cầu về năng lượng 
của Trung Quốc càng lớn. Năm 2004, 
Trung Quốc đã phải nhập tới 120 triệu tấn 
dầu, tăng 34,8 % so với năm 2003(1). Trong 
khi đó, các nước Đông Nam á, đặc biệt là 
Inđônêxia, Malaixia lại rất giầu có về 
nguồn nhiên liệu này. Nếu Trung Quốc có 
được quan hệ tốt với các nước trên, họ có 
thể tiếp cận được nguồn dầu mỏ của các 
nước đó. Do khoảng cách giữa Trung Quốc 
với Inđônêxia và Malaixia gần hơn nhiều 
so với châu Phi và Trung Đông, chi phí 
vận chuyển dầu từ Đông Nam á sẽ thấp 

hơn nhiều. Nhờ đó, khả năng cạnh tranh 
của hàng hóa Trung Quốc trên thị trường 
thế giới sẽ cao hơn. 

Do tầm quan trọng của Đông Nam ¸ 
đối với công cuộc 4 hiện đại hóa của Trung 
Quốc hiện nay và đối với vị thế quốc tế của 
họ trong tương lai, khu vực này trở thành 
một trong những ưu tiên trong chính sách 
đối ngoại của Trung Quốc kể từ khi chiến 
tranh lạnh kết thúc tới nay. 

Chính sách Đông Nam á của Trung 
Quốc được nhằm vào hai mục tiêu cơ bản 
sau :  

Thứ nhất, tạo lập môi trường hòa bình, 
ổn định trong khu vực để có thể tập trung 
vào phát triển kinh tế và củng cố nội lực 
Trung Quốc, vốn được xem như một trong 
những nhân tố cơ bản để Trung Quốc thực 
hiện thành công công cuộc cải cách và mở 
cửa.  

Thứ hai, lấy ASEAN làm điểm khởi đầu, 
đồng thời là điểm tựa để Trung Quốc mở 
rộng ảnh hưởng, tìm kiếm và khẳng định 
vị thế quốc tế của mình, góp phần xây 
dựng hình tượng nước lớn có trách nhiệm 
trong cộng đồng quốc tế. 

b). Vị trí của Inđônêxia trong chính 
sách trên của Trung Quốc 

Trong chính sách của Trung Quốc đối 
với Đông Nam á, Inđônêxia có vai trò đặc 
biệt quan trọng. 

Về phương diện chính trị, mặc dù từ 
sau khủng hoảng tài chính- tiền tệ Đông 
Nam á, vị thế của Inđônêxia trong 
ASEAN có giảm xuống, nhưng tiếng nói 
của Giacácta vẫn rất quan trọng trong các 
vấn đề liên quan tới ASEAN và Đông Nam 
¸. Bất kỳ một sáng kiến hợp tác, liên kết 
khu vực nào do các nước thành viên khác 



đàm huy hoàng 

  Nghiên cứu Trung Quốc số 5(117) – 2011 32

của ASEAN đề xướng cũng phải tham 
khảo ý kiến của Inđônêxia trước, nếu 
muốn được thông qua tại Hội nghị cấp cao 
của ASEAN.  

Nếu Trung Quốc có thể lôi kéo được 
Inđônêxia và nhất là giành được sự ủng hộ 
của Giacácta đối với các sáng kiến hợp tác 
mà Trung Quốc đưa ra với ASEAN, Bắc 
kinh có thể hy vọng nhận được sự ủng hộ 
của các nước thành viên khác. Inđônêxia 
không có các hiệp ước liên minh an ninh 
với Mỹ như Thái lan và Philíppin, nhưng 
họ là đồng minh với Mỹ trong thực tế 
trong suốt 40 năm qua. Nếu Inđônêxia 
nghiêng về phía Trung Quốc, ảnh hưởng 
Hoa kỳ ở Đông Nam á sẽ bị kiềm chế.  

Về phương diện an ninh, Inđônêxia là 
một trong 3 nước đồng sở hữu eo biển 
Malắcca. Eo biển này có vị trí cực kỳ quan 
trọng đối với an ninh kinh tế của Trung 
Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang muốn 
xây dựng vành đai chiến lược chạy từ biển 
Đông qua eo Malắcca sang ấn Độ Dương. 
Vành đai này được Trung Quốc coi là 
huyết mạch vô cùng quan trọng đối với sự 
sống còn của nền kinh tế. Tuyến đường đó 
đảm nhận vận chuyển tới 80% lượng dầu 
hàng năm nhập khẩu vào Trung Quốc. 
Đích tới của 60% số lượng tàu thuyền qua 
eo biển này là Trung Quốc. Theo nhận 
định của các chuyên gia ngành hàng hải, 
trong những năm tới, Trung Quốc vẫn 
phải phụ thuộc nhiều hơn tuyến đường 
biển đi qua eo Malắcca. Do vậy, nếu vì một 
lý do nào đó, tuyến đường biển này bị đóng 
lại, an ninh kinh tế của Trung Quốc sẽ bị 
ảnh hưởng mạnh. 

Về phương diện kinh tế, Inđônêxia là 
nước lớn nhất ở Đông Nam á với dân số 
240 triệu người và nguồn tài nguyên thiên 

nhiên vô cùng giàu có, đặc biệt là dầu mỏ 
và khí đốt. Do vậy, Inđônêxia có thể giúp 
Trung Quốc giải quyết được một phần khó 
khăn về năng lượng, vốn đang ngày càng 
trở thành một thách thức lớn đối với sự 
phát triển kinh tế của nước này. Các tài 
nguyên thiên nhiên khác của Inđônêxia, 
như gỗ, khoáng sản và các sản phẩm nông 
nghiệp nhiệt đới sẽ là nguồn nguyên liệu 
thô cho các ngành công nghiệp dựa trên tài 
nguyên của Trung Quốc. Ngoài ra, với 200 
triệu dân, Inđônêxia còn có thể là thị 
trường tiêu thụ hàng hóa lớn nhất của 
Trung Quốc ở Đông Nam ¸. 

Do tầm quan trọng trên của Inđônêxia, 
Trung Quốc rất coi việc bình thường hóa 
và phát triển quan hệ với quốc gia lớn 
nhất Đông Nam á này.  

2. Nhu cầu hợp tác với Trung Quốc của 
Inđônêxia sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc 

Inđônêxia chính thức thiết lập quan hệ 
với Trung Quốc từ ngày 13/4/1950. Dưới 
thời cầm quyền của Tổng thống Xucácnô 
(1950 - 1963), quan hệ giữa hai nước 
đã rất phát triển. Với sự ủng hộ nhiệt tình 
của Trung Quốc, ấn Độ, Inđônêxia đã tổ 
chức thành công Hội nghị Băng đung. 
Quan hệ kinh tế giữa hai nước được thúc 
đẩy mạnh mẽ. Vào năm 1953, hai nước 
đã ký Hiệp định mậu dịch song phương. 
Trên cơ sở hiệp định này, quan hệ mậu 
dịch giữa hai bên đã liên tục gia tăng. Nếu 
vào năm 1954, kim ngạch mậu dịch Trung 
Quốc – Inđônêxia mới đạt tới 7, 38 triệu 
USD, thì tới năm 1959, đã lên tới 129 triệu 
USD. Năm 1965, Trung Quốc trở thành 
bạn hàng lớn thứ hai của Inđônêxia. Giá 
trị xuất, nhập khẩu của Inđônêxia từ 
Trung Quốc chiếm 11% tổng giá trị xuất, 
nhập khẩu của Inđônêxia(2).  



  Quan hệ Trung Quốc – Inđônêxia… 

Nghiên cứu Trung Quốc số 5(117) – 2011 33

Sau sự kiện 30/9/1965, quan hệ ngoại 

giao giữa hai nước chính thức bị cắt đứt 

vào 1967. Các quan hệ kinh tế trực tiếp 

giữa hai bên cũng không thể tiếp tục. Tuy 

nhiên, hai nước vẫn trao đổi mậu dịch 

thông qua Hồng công và Xingapo(xem 

Bảng 2). Mãi tới 1980, quan hệ giữa hai 

nước mới được nới lỏng. Vào tháng 7/1985, 

Phòng Thương mại Inđônêxia và Hội đồng 

xúc tiến mậu dịch Quốc tế Trung Quốc 

(CCPIT) đã ký Bản ghi nhớ tái thiết lập 

quan hệ mậu dịch trực tiếp giữa hai nước. 

Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, các 

nhà lãnh đạo Inđônêxia đã nhận thấy rằng 

việc tiếp tục duy trì quan hệ thù địch với 

CHND Trung Hoa không chỉ bất lợi cho 

Inđônêxia nói riêng, mà còn đối với cả 

ASEAN nói chung. Bởi vì, Trung Quốc 

đã trở thành một nước lớn không chỉ vì 

tầm cỡ lãnh thổ, dân số mà còn có vị thế 

chính trị, kinh tế ngày càng cao trong khu 

vực và trên thế giới. Hơn nữa, trong khi 

tất cả các nước Đông Nam á đang xích lại 

gần Trung Quốc, Inđônêxia, nước đang 

đóng vai trò lãnh đạo ASEAN, trong thực 

tế, cũng không thể không điều chỉnh chính 

sách đói với CHND Trung Hoa. 

 Với những cân nhắc như vậy, vào năm 
1989, tại Giacácta, Tổng thống Xuháctô và 
Bộ trưởng Nhà nước Moerdiono đã gặp Bộ 
trưởng Ngoai giao Trung Quốc Tiền Kỳ 
Tham để thảo luận về việc nối lại quan hệ. 
Tháng 12 năm đó, hai bên đã tiến hành 
đàm phán về các vấn đề kỹ thuật liên 
quan tới bình thưòng hoá quan hệ song 
phương và ký Biên bản. Tháng 7/1990, Bộ 
trưởng Ngoại giao Inđônêxia thăm Trung 
Quốc. Trong dịp này, hai bên đã ký Hiệp 

định về giải quyết trách nhiệm về nợ của 
Inđônêxia và Thông cáo về việc nối lại 
quan hệ ngoại giao giữa hai bên. 

Ngày 6/8/1990, Thủ tướng Lý Bằng 
thăm Inđônêxia và hội đàm với Tổng 
thống Xuháctô. Hai bên bày tỏ sẵn sàng 
cải thiện và phát triển quan hệ hữu nghị 
và hợp tác giữa hai nước theo tinh thần 
hướng lên phía trước và trên nguyên tắc 
cùng tồn tại hoà bình và 10 nguyên tắc 
Băng đung. 

Hai ngày sau (8/8/1990), Bộ trưởng 
Ngoại giao hai nước thay mặt chính phủ 
hai bên đã ký Bản ghi nhớ về nối lại quan 
hệ ngoại giao. Quan hệ giữa Inđônêxia và 
Trung Quốc đã được chính thức tái lập từ 
ngày đó. 

Việc tái lập quan hệ Trung Quốc- 
Inđônêxia là một dấu mốc đặc biệt quan 
trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai bên. 
Sự kiện này đã mở ra cơ hội hợp tác không 
chỉ cho Trung Quốc và Inđônêxia mà còn 
tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thiết 
lập quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN, 
vốn đang được cả hai bên thúc đẩy ngay từ 
trước khi chiến tranh lạnh chấm dứt. 

II. Quan hệ Trung Quốc – 
Inđônêxia từ khi tái lập quan hệ 
tới này 

1. Quan hệ Trung Quốc - Inđônêxia 
từ 1991 - 1997  

Sau khi tái lập quan hệ giữa hai nước 
đã có những bước tiến triển đáng kể.  

Về chính trị, các nhà lãnh đạo Trung 

Quốc liên tục đi thăm Inđônêxia : Chủ tịch 

Triệu Tử Dương, (1991), Chủ tịch Uỷ ban 

Thường vụ quốc vụ viện Qiao Shi (1993). 

Chủ tịch nước Giang Trạch Dân đã đi 

thăm Inđônêxia vào tháng 11/1994, sau 
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khi dự Hội nghị không chính thức các nhà 

lãnh đạo APEC.  

Về phần mình, năm 1990, Tổng thống 
Xuháctô đi thăm Trung Quốc. Tiếp đó, các 
nhà lãnh đạo khác của Inđônêxia như 
Người phát ngôn Nghị viện Suhud, Phó 
Tổng thống Sudarmono, Chủ tịch Hội đồng 
cố vấn tối cao Sudomo (19997) đã lần lượt 
tới thăm Trung Quốc trong các năm 1991, 
1997. Bắt đầu từ năm 1991, Bộ Ngoại giao 
hai nước đã lập cơ chế tham khảo. 

Về kinh tế, sau khi tái lập quan hệ, hai 
bên đã ký “Hiệp định vận tải hàng không”; 
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; Bản 
ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực mỏ, rừng, 
du lịch, đánh cá,vận tải nông nghiệp và tài 
chính… Năm 1990, hai nước đã lập Uỷ 
ban chung về Hợp tác kinh tế, mậu dịch và 
công nghệ. Tháng 1 năm 1991, hai bên ký 

Hiệp định liên quan tới lập kế hoạch vận 
tải hàng không. Các hãng hàng không Air 
China, Southearn China, Hãng hàng 
không Garuda đã mở các chuyến bay trực 
tiếp giữa hai nước. 

Quan hệ mậu dịch song phương phát 

triển khá nhanh. Nếu vào năm 1990, tổng 

giá trị buôn bán giữa hai nước mới đạt 

545,7 triệu USD, trong đó Trung Quốc 

xuất sang Inđônêxia lượng hàng hóa trị 

giá 320,0 triệu USD và nhập từ Inđônêxia 

325,7 triệu USD(3) (Xem Bảng 1) thì tới 

năm 1997, kim ngạch mậu dịch hai chiều 

giữa hai bên đã tăng gần 9 lần, lên tới 

4.514,2 triệu USD, trong đó giá trị xuất 

khẩu của Trung Quốc là 1.840,6 triệu USD 

và giá trị nhập khẩu từ Inđônêxia là 

2.673,6 triệu USD.  

Bảng 1: Quan hệ mậu dịch giữa Trung Quốc và Inđônêxia (1990- 1997) 

 (triệu USD) 

Số liệu của Inđônêxia Số liệu của Trung Quốc 
Năm 

Tổng số Xuất khẩu Nhập khẩu Tổng số Xuất khẩu Nhập khẩu 

1990 1.486,8 834,4 652,4 545,7 320,0 325,7 

1991 2.025,9 1.190,9 835,0 1.884,5 481,1 1.403,4 

1992 2.147,9 1.396,4 751,5 2.025,7 471,4 1.554,3 

1993 2.114,0 1.250,0 864,4 2.160,3 691,7 1.468,8 

1994 2.690,7 1.321,7 1.369,0 2.640,1 1.051,7 1.588,4 

1995 3.137,0 1.641,8 1.495,2 3.490,2 1.438,2 2.052,2 

1996 3.655,1 2.057,5 1.597,6 3.708,4 1.428,0 2.280,4 

1997 3.747,3 2.229,3 1.518,0 4.514,2 1.840,6 2.673,6 

Nguồn: Almanac of China’s Foreign Economic Relations & Trade (Diferent years) 
Statistics Indonesia (BPS). 
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Hàng hóa xuất khẩu chính của Trung 
Quốc sang Inđônêxia là các sản phẩm công 
nghiệp và các hàng hóa bán chế tạo (semi-
manufactured goods) như máy móc, thiết 
bị điện, vật tư hóa chất, thuốc lá, gạo, ngô.. 
Nhập khẩu chính từ Inđônêxia là các hành 
hóa tập trung tài nguyên như dầu thô, gỗ 
tấm, gỗ, quặng nghiền, các sản phẩm cao 
su và vật tư hóa chất.  

Trong buôn bán với Trung Quốc ở giai 
đoạn này, Inđônêxia đã luôn có thặng dư, 
dù tính theo số liệu do Trung Quốc hay số 
liệu do Inđônêxia đưa ra (xem bảng 1).  

Về văn hóa, khoa học- công nghệ : Trao 
đổi và hợp tác về văn hoá, khoa học và 
Công nghệ giữa Trung Quốc và Inđônêxia 
cũng được xúc tiến. Tháng 8/1993, Hội hợp 
tác kinh tế, văn hoá xã hội Trung Quốc- 
Inđônêxia được thành lập. Hội đã ký Bản 
ghi nhớ hợp tác. Từ năm 1994, hai bên bắt 
đầu chương trình trao đổi sinh viên. Ngoài 
ra, hai bên còn ký Ghi nhớ về Hợp tác du 
lịch, Bản ghi nhớ về Y tế và thể thao.  

Năm 1997, Trung Quốc và Inđônêxia 
đã nhất trí thành lập Uỷ ban hợp tác khoa 
học – công nghệ và đã tiến hành 2 cuộc 
họp. Một năm sau, Bộ Phát thanh, phim 
ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã ký bản 
Ghi nhớ hợp tác với Bộ Thông tin 
Inđônêxia. Tân Hoa xã và Antara Press 
của Inđônêxia đã lập chi nhánh ở Bắc kinh 
và Giacácta.  

Nhìn lại quan hệ Trung Quốc- 
Inđônêxia giai đoạn 1990-1997, có thể thấy 
mối quan hệ này đã khá phát triển và đưa 
lại lợi ích bước đầu cho cả hai bên. Tuy 
nhiên, trong quan hệ với Trung Quốc, 
Inđônêxia vẫn tiếp tục nghi ngờ về ý đồ 
của Trung Quốc đối với đất nước họ nói 
riêng và Đông Nam á nói chung. Do vậy, 

trong khi chính phủ các nước thành viên 
khác của ASEAN nỗ lực thúc đẩy quan hệ 
song phương với Trung Quốc, Inđônêxia 
chỉ chủ trương phát triển quan hệ với 
Trung Quốc trong khuôn khổ đa phương 
thông qua ASEAN và ARF. Hai thể chế 
này đựơc Inđônêxia coi như những công cụ 
để liên kết Trung Quốc với khu vực và để 
đảm bảo sự tôn trọng của Trung Quốc đối 
với các chuẩn mực quốc tế về các mối quan 
hệ liên nhà nước. 

2. Quan hệ Trung Quốc – Inđônêxia 
từ sau khủng hoảng tài chính tiền tệ tới 
nay 

a) Các nhân tố tác động tới quan hệ 
Trung Quốc- Inđônêxia giai đoạn sau 
khủng hoảng kinh tế Đông Nam ¸ 

- Sự giúp đỡ nhiệt tình của Trung 
Quốc đối với Inđônêxia trong quá trình 
khắc phục khủng hoảng tài chính- tiền tệ 

Vào tháng 7 năm 1997, khủng hoảng 
tài chính tiền tệ đã nổ ra ở Đông Nam ¸. 
Khủng hoảng đã gây nên rối loạn về kinh 
tế của hầu hết các ASEAN 6 đặc biệt là 
Thái Lan và Inđônêxia. Để thoát khỏi 
khủng hoảng, ngoài những nỗ lực của bản 
thân, chính phủ các nước này đã kêu gọi 
sự giúp đỡ của các thể chế tài chính quốc 
tế và của cả các đối tác đối thoại của 
ASEAN. Trong khi các đối tác đối thoại 
lâu đời và quan trọng nhất của ASEAN là 
Mỹ và EU không có bất kỳ hành động 
đáng kể nào để cứu giúp ASEAN thì Trung 
Quốc, một nước đang phát triển như hầu 
hết các nước ASEAN khác, lại giang tay 
cứu giúp các nền kinh tế này. Sự giúp đỡ 
đáng chú ý nhất của Trung Quốc là kiên 
trì không phá giá đồng Nhân dân tệ, dù 
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biết rằng làm như vậy, Trung Quốc có thể 
bị thua thiệt khi cạnh tranh với hàng hóa 
của ASEAN ở thị trường thứ ba. Đối với 
riêng Inđônêxia, Trung Quốc đã đóng góp 
400 triệu USD vào Gói cứu trợ của IMF cho 
Inđônêxia (4) và cung cấp các tiện ích tín 
dụng xuất khẩu lên tới 200 triệu đôla cho 
nước này(5). Ngoài ra, Trung Quốc còn đồng ý 
bán 50.000 tấn gạo cho Inđônêxia và tài trợ 
không hoàn lại 3 triệu đôla về y tế.  

Những hoạt động giúp đỡ nhiệt tình 
trên của Trung Quốc trong khủng hoảng 
tài chính – tiền tệ “đã làm thủng hình ảnh 
đang thịnh hành của Trung Quốc trong 
khu vực hoặc như là một nước tách biệt 
hoặc như một bá quyền và bắt đầu thay 
thế nó bằng hình ảnh của một Trung Quốc 
với tư cách là một cường quốc có trách 
nhiệm”(6). “Chính phủ Inđônêxia tự mình 
đã biết ơn về sự giúp đỡ đó”(7).  

 - Những phát triển mới trong quan hệ 
ASEAN- Trung Quốc 

Quan hệ ASEAN- Trung Quốc được 
chính thức thiết lập từ năm 1991. Tuy 
nhiên, cho tới khi khủng hoảng tài chính 
tiền tệ nổ ra, quan hệ giữa hai bên chưa 
thật sự phát triển, mặc dù nó đã được 
nâng cấp 2 lần(8). 

Sự giúp đỡ nhiệt tình của Trung Quốc 
đối với các nước thành viên ASEAN bị ảnh 
hưởng trực tiếp bởi khủng hoảng tài chính- 
tiền tệ và sự ra đời của các tiến trình 
ASEAN + 3 và ASEAN + 1 (12/1997) 
đã thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN- 
Trung Quốc lên tầm cao mới. 

 Trao đổi cấp cao giữa các nước ASEAN 
và Trung Quốc diễn ra thường xuyên. Tại 
các cuộc cấp cao đó, hai bên đã trao đổi về 

các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan 
tâm. Những cuộc trao đổi như vậy cho 
thấy ASEAN và Trung Quốc có quan điểm 
chung trong nhiều vấn đề quốc tế và khu 
vực như cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng 
bố quốc tế, vấn đề hạt nhân trên bán đảo 
Triều tiên, vấn đề Đài Loan... Những cuộc 
trao đổi này đã giúp tăng cường sự tin cậy 
lẫn nhau giữa ASEAN và Trung Quốc, tạo 
điều kiện thuận lợi cho hai bên hợp tác trong 
việc giải quyết một số vấn đề do lịch sử để 
lại, đặc biệt là cuộc tranh chấp chủ quyền ở 
Biển Đông và mở rộng hợp tác sang các vấn 
đề an ninh phi truyền thống(9).  

Những hoạt động hợp tác trên của 

ASEAN - Trung Quốc đã tạo đà cho bước 

phát triển mới trong quan hệ giữa họ từ 

năm 2002 tới nay. 

ở giai đoạn này, hai bên đã thoả thuận 
nâng cấp quan hệ giữa họ thành quan hệ 
đối tác chiến lược. Tuyên bố chung về 
Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung 
Quốc đã được ký tại Hội nghị cấp cao 
ASEAN - Trung Quốc lần thứ 7 tổ chức ở 
Bali tháng 11/2003. Trong bản Tuyên bố 
trên, hai bên đã chỉ ra mục đích, phương 
hướng hợp tác cụ thể trong từng lĩnh 
vực(10). Việc ký kết Tuyên bố chung về 
quan hệ đối tác chiến lược đã củng cố thêm 
nền tảng pháp lý cho sự phát triển quan 
hệ ASEAN - Trung Quốc trong những năm 
qua và trong những năm sắp tới.  

Cũng tại Hội nghị Bali, Trung Quốc đã 
chính thức ký TAC và trở thành nước lớn 
đầu tien ngoài khu vực tham gia hiệp ước 
này. Việc Trung Quốc ký TAC đã làm cho 
bản hiệp ước đó trở thành bộ quy tắc ứng 
xử trong quan hệ giữa hai bên. Tầm quan 
trọng của việc Trung Quốc ký TAC còn ở 
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chỗ nó thúc đẩy các đối tác đối thoại khác 
của ASEAN tham gia vào Hiệp ước(11).  

Để xây dựng Quan hệ đối tác chiến lược 

ASEAN - Trung Quốc, tại Hội nghị cấp cao 

ASEAN - Trung Quốc họp ở Viêng Chăn 

tháng 11/2004, hai bên đã thông qua 

Chương trình hành động, trong đó đề ra 

các biện pháp lớn nhằm thực hiện từng nội 

dung của bản Tuyên bố chung trên.  

 Trong hợp tác kinh tế, hoạt động quan 

trọng nhất của ASEAN và Trung Quốc từ 

2002 tới nay là triển khai xây dựng Khu 

mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc 

(ACFTA). Thực hiện Hiệp định khung về 

hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung 

Quốc ký vào tháng 11/2002, tại Hội nghị 

cấp cao tổ chức ở Viêng Chăn tháng 

11/2004, ASEAN và Trung Quốc đã ký 

Hiệp định về mậu dịch hàng hóa và Hiệp 

định về cơ chế giải quyết tranh chấp của 

Hiệp định khung. Trong các năm 2008 và 

2009, Hiệp định về mậu dịch trong dịch vụ 

và Hiệp định đầu tư ASEAN- Trung Quốc 

cũng đã được hai bên ký kết. 

Những phát triển mới trong quan hệ 
ASEAN- Trung Quốc đã khích lệ 
Inđônêxia tích cực hơn trong quan hệ với 
cường quốc đang lên này. Bởi vì, 
“ Inđônêxia ngày càng cảm thấy thoải mái 
và tin cậy trong quan hệ với Trung Quốc. 
Họ không còn xem Trung Quốc như là mối 
đe doạ đối với an ninh và sự ổn định bên 
trong Inđônêxia. Nhận thức rằng Trung 
Quốc đang tìm cách gây bất ổn định ở 
Inđônêxia hầu như đã không còn tồn tại. 
Trong thực tế, hiện nay Inđônêxia nhìn 
Trung Quốc như một cơ hội nhiều hơn, đặc 
biệt trong lĩnh vực kinh tế”(12).   

- Thế hệ lãnh đạo mới ở Inđônêxia 

Do bất lực trong khắc phục khủng 
hoảng tài chính tiền tệ, tháng 5 /1998, 
Tổng thống Xuháctô đã buộc phải từ chức 
sau hơn 31 năm cầm quyền liên tục. Thay 
thế ông là các nhà lãnh đạo mới có đầu óc 
cởi mở hơn. 

Sau khi lên cầm quyền (1999) ông 
Wahid đã chọn Trung Quốc để tiến hành 
chuyến công du đầu tiên ra nứơc ngoài với 
tư cách tổng thống Inđônêxia. Điều này 
cho thấy nội các Wahid coi việc phát triển 
quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng 
đầu trong chính sách đối ngoại mới của 
Inđônêxia. Tổng thống Megawati, kế 
nhiệm Wahid vào tháng 7/2001 vẫn tiếp 
tục chính sách trên đối với Trung Quốc. Bà 
đã chọn Trung Quốc làm điểm thăm đầu 
tiên trong chuyên công du châu á vào 
tháng 3/2002. Trong chuyến thăm đó, hai 
bên đồng ý mở rộng tất cả các lĩnh vực hợp 
tác, đặc biệt là nông nghiệp và năng lượng. 

Chính sách thân hữu với Trung Quốc 
được tổng thống mới của Inđônêxia Susilo 
Bambang Yudhoyono tiếp tục duy trì và 
đẩy mạnh(13). Vào lúc ông Yudhoyono lên 
cầm quyền, Trung Quốc đang trỗi dậy rất 
mạnh mẽ cả về kinh tế, chính trị lẫn quân 
sự. Trong khi nhiều đảng phái chính trị 
đối lập coi sự trỗi dậy của Trung Quốc là 
một mối đe dọa, ít nhất về kinh tế, Tổng 
thống Yudhoyono nhìn sự trỗi dậy đó là cơ 
hội nhiều hơn là thách thức. Do vậy, ông 
đã nhiệt tình ủng hộ sáng kiến xây dựng 
Khu mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc 
và tích cực triển khai xây dựng ACFTA ở 
nước mình. Gần đây, trước những dư luận 
trong nước lo ngại về những tác động tiêu 
cực có thể của ACFTA đối với các ngành 
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công nghiệp của Inđônêxia, Tổng thống 
Yudhoyono đã bày tỏ quan điểm rằng Hiệp 
định mậu dịch tự do giữa ASEAN và 
Trung Quốc sẽ không đe dọa các ngành 
công nghiệp Inđônêxia, mà sẽ tạo ra nhiều 
cơ hội hơn cho doanh nghiệp địa phương để 
xuất khẩu nhiều hàng sang Trung Quốc(14). 

Quan điểm tích cực của các nhà lãnh 
đạo mới của Inđônêxia về Trung Quốc 
đã tạo lực đẩy quan trọng nhất cho sự 
phát triển hợp tác ngày càng mở rộng và 
sâu sắc giữa hai bên. 

b) Thực trạng quan hệ Trung Quốc- 
Inđônêxia từ 1997 tới nay 

- Quan hệ chính trị - ngoại giao 

Các nhà lãnh đạo giữa hai bên tiếp tục 
đi thăm nhau. Tháng 7/2000, Phó Chủ tịch 
nước Hồ Cẩm Đào thăm Inđônêxia. Tháng 
9/2001 Thủ tướng Lý Bằng thăm 
Inđônêxia. Chỉ hai tháng sau, Inđônêxia 
lại có dịp đón tiếp Thủ tướng mới của 
Trung Quốc là ông Chu Dung Cơ. 

Về phía Inđônêxia, sau các chuyến 
thăm của Tổng thống Wahid (1999) và của 
Tổng thống Megawati Sukarnoputri 
(tháng 3/2002), các nhà lãnh đạo cao cấp 
của Inđônêxia, trong đó có Tổng thống 
Yudhoyono, đã tiến hành nhiều chuyến 
thăm Trung Quốc(15). 

Quan hệ Trung Quốc – Inđônêxia 

đã phát triển tới đỉnh cao với việc ký hiệp 

định thiết lập Quan hệ đối tác chiến lựơc 

Inđônêxia – Trung Quốc vào ngày 

25/4/2005 trong chuyến thăm Trung Quốc 

cấp nhà nước của Tổng thống Yudhoyono. 

Trong chuyến thăm này, hai bên còn ký 

một số hiệp định quan trọng không chỉ bao 

trùm lên các lĩnh vực truyền thống như 

mậu dịch, đầu tư mà cả trong hợp tác an 

ninh và công nghệ quốc phòng.  
Ngày 23/12/2008, trong chuyến thăm 

Inđônêxia, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý 

Khắc Cường  đã gặp Tổng thống Inđônêxia 

Yudhoyono tại Giacácta. Trong cuộc gặp, 

hai bên kêu gọi thúc đẩy quan hệ đối tác 

chiến lựơc và khắc phục khủng hoảng tài 

chính quốc tế. Phó Thủ tướng Lý Khắc 

Cường cam kết Trung Quốc sẽ khuyến 

khích các công ty của Trung Quốc tham 

gia vào xây dựng cơ sở hạ tầng, chia sẻ 

kinh nghiệp phát triển kinh tế trong nước 

với Inđônêxia(16).  

- Quan hệ chính trị- ngoại giao Trung 
Quốc- Inđônêxia đã trở nên đặc biệt sôi 
động từ đầu năm 2010.  

Ngày 21/1, 2010, ủy viên Quốc vụ viện 
Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc đã thăm chính 
thức Inđônêxia theo lời mời của Bộ trưởng 
Điều phối pháp luật, an ninh và chính trị 
In®«nªxia Djoko Suyanto. Tại Giac¸cta, 
ông Đới Bỉnh Quốc đã hội đàm với ông 
Suyanto. Sau đó, cả hai cùng chứng kiến lễ 
ký kết Kế hoạch hành động chiến lược vì 
quan hệ đối tác(17) trên các lĩnh vực chính 
trị, pháp luật và an ninh. Kế hoạch hành 
động này được coi là bước tiếp theo sau khi 
quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước 
được thiết lập.   

Tháng 6/2010, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và 
Tổng thống Susilo Yudhoyono đã có cuộc gặp 
song phương bên lề Hội nghị Thượng đỉnh 
G20 tại Toronto. Cuối năm 2010, Chủ tịch 
Quốc hội Ngô Bang Quốc thăm Inđônêxia. 
Cùng thời gian trên, Phó Tổng thống 
Inđônêxia Boediono và Tổng thống 
Yudhoyono thăm chính thức Trung Quốc, 
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Chủ tịch Quốc hội Inđônêxia Marzuki Alie 
thăm Trung Quốc.  

Các chuyến thăm cấp cao tiếp tục được 
đẩy mạnh trong năm 2011, năm Inđônêxia 
giữ vai trò Chủ tịch ASEAN. Từ đầu năm 
tới nay, Bộ trưởng Ngoại giao Marty 
Natalegawa và Chủ tịch Quốc hội 
Inđônêxia Marzuki đã đi thăm Trung 
Quốc. Sự kiện nổi bật trong quan hệ chính 
trị - ngoại giao Trung Quốc- Inđônêxia từ 
đầu năm tới nay là chuyến thăm 
Inđônêxia của Thủ tướng Trung Quốc Ôn 
Gia Bảo (từ 29-30 tháng Tư vừa qua). Đây 
là chuyến thăm Inđônêxia đầu tiên của 
ông với tư cách Thủ tướng Trung Quốc. 
Mục đích chuyến thăm là tăng cường phối 
hợp trong các vấn đề quốc tế, khu vực; bảo 
vệ lợi ích chung giữa hai nước. Trong thời 
gian ở thăm Inđônêxia, Thủ tướng Ôn Gia 
Bảo đã hội đàm với Tổng thống Susilo 

Bambang. Hai bên đã ra tuyên bố chung 
và ký một loạt văn kiện hợp tác trên các 
lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. 
Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng sẽ tham 
dự Đối thoại thương mại Trung Quốc- 
Inđônêxia. Tại Inđônêxia, Thủ tướng 
Trung Quốc tuyên bố cho Inđônêxia vay 9 
tỷ USD với lãi suất thấp để phát triển cơ 
sở hạ tầng và 10 tỷ USD vay tín dụng xuất 
khẩu. Ông cũng hứa hẹn một sự hợp tác về 
hàng hải trị giá 1 tỉ Nhân dân tệ. Hai bên 
cam kết phấn đấu đưa kim ngạch mậu 
dịch song phương từ 43 tỷ USD năm 2010 
lên 80 tỷ vào năm 2015(18).  

 Về kinh tế, trong những năm gần đây, 

quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa 

Trung Quốc và Inđônêxia đã dược đẩy 

mạnh hơn do tác động của việc xây dựng 

ACFTA.  

Bảng 2: Mậu dịch giữa Trung Quốc và Inđônêxia từ 2004-2008  

(triệu đôla Mỹ) 
Nước 2004 2005 2006 2007 2008 

Xuất khẩu của Inđônêxia sang Trung Quốc 4.605 6.662 8.344 8.897 11.637 

Nhập khẩu của Inđônêxia từ Trung Quốc 4.101 5.843 6.637 8.616 15.247 

Nguồn: ASEAN Trade Statistics Database (Data as July 2009)

Trung Quốc và Inđônêxia bắt đầu thực 
hiện cắt giảm thuế theo Chương trình thu 
hoạch sớm từ ngày 1/1/2004. Việc thực 
hiện cắt giảm thuế theo Chương trình bình 
thường được hai bên thực hiện từ ngày 
1/7/2005. Việc cắt, giảm thuế, đặc biệt là 
các sản phẩm thuộc diện của Chương trình 
thu hoạch sớm (EHP) đã thúc đẩy mậu 
dịch giữa bai bên. 

Nếu năm 2004, buôn bán hai chiều giữa 
Trung Quốc- Inđônêxia là 8,706 tỷ USD, 

thì tới năm 2008 đã lên tới 26,884 tỷ đôla 
Mỹ (Bảng 3).  

 Theo đánh giá của Bộ trưởng Thương 
mại Inđônêxia Mari Pangestu, hợp tác 
thương mại và kinh tế giữa Trung Quốc và 
Inđônêxia đã được cải thiện, kể từ khi hai 
bên khởi động chương trình quan hệ đối 
tác chiến lược. Giá trị xuất khẩu phi dầu 
mỏ của Inđônêxia sang Trung Quốc 
đã tăng từ 7,8 tỷ USD năm 2008 lên 8,9 tỷ 
USD năm 2009. Các số liệu thống kê của 
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Indonesia cho thấy xuất khẩu của họ sang 
Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2010 
tăng 138%(19). 

- Quan hệ kinh tế thương mại giữa 
hai nước năm 2010 đạt 42,75 tỷ USD, 
tăng 50,6%/năm(20). 

Sau khi ACFTA được triển khai xây 
dựng tới 2007, trong quan hệ mậu dịch với 
Trung Quốc, Inđônêxia liên tục được thặng 
dư. Tuy nhiên, từ năm 2008, lần đầu tiên 
Inđônêxia bị thâm hụt. Mức thâm hụt lên 
tới gần 4 tỷ USD. 

Hợp tác đầu tư Trung Quốc- Inđônêxia 
cũng được đẩy mạnh hơn trước. 

Inđônêxia bắt đầu đầu tư vào Trung 
Quốc từ năm 1984. Theo số liệu của chính 
phủ Trung Quốc, đầu tư của Inđônêxia vào 
Trung Quốc tổng cộng là 970 hạng mục với 
giá trị hợp đồng tới tháng 3/2003 là 2.024 
tỷ USD(21).  

Hoa kiều ở Inđônêxia là lực lượng đầu 
tư lớn vào nền kinh tế Trung Quốc. Họ 
cũng là những đối tác hợp tác của các công 
ty Trung Quốc ở Inđônêxia. Ví dụ, Tập 
đoàn MANSION đã xây dựng một nhà 
máy tại tỉnh Phúc Kiến và thiết lập 3 liên 
doanh là : Pt Shanghai Mansion Oleo 
Chemical Industry. PT.Shanghai Mansion 
Tooth Paste Industry và PT Shanghai 
Mansion Printing Ink Industry với các 
công ty Trung Quốc. 

FDI của Trung Quốc ở Inđônêxia được 
định hưởng chủ yếu vào tài nguyên và thị 
trường(22). Inđônêxia có tài nguyên thiên 
nhiên phong phú như dầu mỏ, khí đốt, 
quặng, gỗ, dầu cọ… mà Trung Quốc cần. 
Thị trường Inđônêxia có tới 210 triệu 
người tiêu thụ.  

Cho tới năm 2003, Trung Quốc đã mở 
60 liên doanh phi mậu dịch ở Inđônêxia 
với giá trị đầu tư tổng cộng là 0,27 tỷ USD, 
trong đó vốn của Trung Quốc là 0,163 tỷ 
USD tính tới tháng 3/2003; 39 doanh 
nghiệp chế biến với giá trị 34,92 triệu USD 
và 3 doanh nghiệp đánh cá với giá trị đầu 
tư là 23,31 triệu USD(23). Tổng vốn đầu tư 
trong năm 2003 là 1,5 tỷ. Trước đó chỉ có 
300 triệu USD(24). Tháng 6/1996, Công ty 
bảo hiểm CHND Trung Hoa đã mở chi 
nhánh tại Giacácta. Tháng 4/2003, Ngân 
hàng Trung Quốc mở chi nhánh và kinh 
doanh tại thành phố này(25). 

Sau khi Hiệp định đầu tư ASEAN- 
Trung Quốc được ký kết, đầu tư trực tiếp 
của Trung Quốc vào ASEAN nói chung, 
Inđônêxia đã tăng lên nhanh chóng. Năm 
2009, 220 triệu USD vốn đầu tư mới của 
Trung Quốc đã được thực hiện, tăng 29% 
so với năm trước đó(26). 

Hợp tác về năng lượng: Đây là một 
trong những lĩnh vực hợp tác thành công 
nhất giữa Trung Quốc và Inđônêxia. 
Chính trong lĩnh vực này, hai bên có khả 
năng bổ sung mạnh nhất cho nhau. Trung 
Quốc cần dầu mỏ và khí đốt của Inđônêxia. 
Ngược lại, Inđônêxia cần thị trường lớn và 
ổn định của Trung Quốc. Để thúc đẩy hợp 
tác giữa hai bên, Diễn đàn năng lượng 
Inđônêxia – Trung Quốc đã được thành lập 
vào tháng 11/2001. Tháng 9/2002, 
Inđônêxia đã ký một hợp đòng 25 năm để 
cung cấp khí ga hóa lỏng tự nhiên trị giá 
8,5 tỷ USD cho tỉnh Phúc kiến của Trung 
Quốc. Nguồn cung khí ga đầu tiên từ 
Tangguh đã tới Phúc kiến vào 2007. Mỗi 
năm cung cấp 2,6 triệu tấn(27). 

Ngoài mậu dịch và đầu tư, Trung Quốc 
và Inđônêxia còn hợp tác trong nông 
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nghiệp, rừng, đánh cá, khai thác mỏ, vận 
tải, tài chính du lịch và các lĩnh vực khác. 
Năm 2001, các lĩnh vực trên được hai bên 
xác định như là các lĩnh vực hợp tác chủ 
chốt về kinh tế. 

 Trong hợp tác phát triển, sự giúp đỡ 

của Trung Quốc cho Inđônêxia là rất lớn. 

Trung Quốc đã cung cấp tín dụng trị giá 

0,4 tỷ USDĐỂ giúp đỡ tài chính cho việc 

xây dựng cây cầu vượt biển nối Giava và 

đảo Madura, xây dựng đường sắt đôi nối 

Cireborn –Kroya và xây dựng nhà máy 

điện Labuhan Angin 200 megawat ở 

Siblga vào năm 2002. 

 Năm 2004, khi Inđônêxia phải đối phó 
với động đất, sóng thần, Trung Quốc 
đã nhanh chóng hỗ trợ cho chính phủ và 
nhân dân nước này. Một khoản trợ cấp 
khẩn cấp 3 triệu USD đã được gửi tới 
Inđônêxia. Ngày 5/1/2005, Thủ tướng Ôn 
Gia Bảo đã tham gia vào Hội nghị đặc biệt 
các nhà lãnh đạo ASEAN về Hậu quả động 
đất và Sóng thần tổ chức ở Giacácta. Tại 
Hội nghị, ông tuyên bố viện trợ 60 triệu 
USD cho các nước bị ảnh hưởng, đặc biệt 
là Inđônêxia. Trung Quốc cam kết lâu dài 
với việc tái thiết những khu vực bị ảnh 
hưởng của Inđônêxia. Sự giúp đỡ của 
Trung Quốc, theo Thủ tướng Ôn Gia Bảo, 
là vô tư trong khả năng của chúng tôi và 
không có bất kỳ điều kiện kèm theo nào(28). 

Sau đó, tại cuộc gặp với Tổng thống 
Inđônêxia tại Giacácta, Thủ tướng Ôn Gia 
Bảo còn hứa sẵn sàng giúp xây dựng 
đường xá, cầu và các trạm điện(29). Vào 
tháng 4/2005, Bộ trưởng Thương mại 
Trung Quốc Bạch Hy Lai cam kết Trung 
Quốc sẽ cung cấp 2 triệu USDkhác bằng 
tiền mặt và hàng hoá cho Inđônêxia, đưa 

tổng số tiền viện trợ Sóng thần của Trung 
Quốc cho nước này lên 25 triệu USD(30). 
Trong thời gian cứu trợ khẩn cấp, Trung 
Quốc còn cử các đội y tế, xây cất các tiện 
ích cứu chữa tạm thời, giúp chuyển các thi 
thể nạn nhân và hứa sẽ huy động khoảng 
30 triệu USD từ khu vực tư nhân và các tổ 
chức dân sự(31).  

Trong cuộc động đất ở Giava năm 2006, 
Trung Quốc đã cử 44 đội y tế, cử chuyên 
gia động đất và 2 triệu USD bằng tiền mặt 
tới Giava(32). 

- Cuối năm 2010, Trung Quốc thỏa 
thuận viện trợ phát triển và 
cho Inđônêxia  vay ưu đãi 6 tỷ USD.  

Sự giúp đỡ của Trung Quốc đã đựơc 

chính phủ Inđônêxia nhiệt liệt hoan 

nghênh. Đánh giá về sự giúp đỡ này, Bộ 

trưởng Thương mại Mari Pangestu nhấn 

mạnh “Sự cam kết của Trung Quốc đã là 

rất hào phóng và Trung Quốc đang giúp đỡ 

theo nhiều phương cách, không chỉ là cung 

cấp tài trợ mà còn trong nhiều lĩnh vực đặc 

biệt khác”(33).  

Quan hệ quân sự giữa hai nước cũng 

đang phát triển. Tháng 11/2007, Inđônêxia 

và Trung Quốc đã ký Hiệp định hợp tác an 

ninh và quốc phòng tại Bắc kinh. Trên cơ 

sở hiệp định trên, một loạt các sỹ quan 

quân đội, kể cả Bộ trưởng Quốc phòng hai 

nước đã trao đổi các chuyến thăm và hội 

đàm với nhau. Tháng 5/2009, Tư lệnh hải 

quân Inđônêxia, Đô đốc Tedja Purdijatno 

đã gặp Đô đốc hải quân Trung Quốc nhân 

dịp tham dự 60 năm ngày thành lập Hải 

quân Trung Quốc. Tháng 5/2010, Phó Chủ 

tịch Quân ủy trung ương Quách Bá Hùng 

thăm Inđônêxia. Tháng 12/2010, Bộ 



đàm huy hoàng 

  Nghiên cứu Trung Quốc số 5(117) – 2011 42

trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt đã 

gặp Tổng tham mưu trưởng Inđônêxia 

George Toisutta tại Bắc Kinh. Sau đó, 

hạm đội hải quân Trung Quốc thăm 

Giacácta, sau khi tuần tiễu tại Vịnh Aden.  

Về các lĩnh vực khác, đoàn đại biểu tôn 

giáo Trung Quốc đã thăm Inđônêxia và tổ 

chức chương trình Nghệ thuật và triển 

lãm văn hóa Hồi giáo Trung Quốc-

Indonesia năm 2010. Về giáo dục, năm 

2010, Bộ trưởng giáo dục hai nước đã ký 

thỏa thuận hợp tác tại Quý Dương. Các 

ngành truyền thông và truyền hình hai 

nước cũng ký nhiều thỏa thuận hợp tác dài 

hạn. 

III. Một vài nhận xét 

Tìm hiểu quan hệ Trung Quốc- 
Inđônêxia trong hai thập niên đầu của 
thời kỳ sau chiến tranh lạnh có thể rút ra 
một số nhận xét như sau: 

Thứ nhất, quan hệ Trung Quốc- 
Inđônêxia trong hai thập niên đầu thế kỷ 
XXI đã phát triển qua hai giai đoạn, tương 
thích với những phát triển trong quan hệ 
Trung Quốc – ASEAN. ở giai 1991-1997, 
khi quan hệ Trung Quốc- ASEAN chưa có 
sự phát triển đột phá, quan hệ Trung 
Quốc- Inđônêxia cũng trong tình trạng 
tương tự. Mối quan hệ này đã trở nên sôi 
động sau khi quan hệ Trung Quốc – 
ASEAN được nâng cấp lên quan hệ đối tác 
chiến lược. Điều này cho thấy quan hệ 
Trung Quốc- ASEAN là một trong những 
nhân tố có vai trò quyết định nhất đối với 
sự phát triển của quan hệ Trung Quốc- 
In®«nªxia. 

Thứ hai, trong quá trình phát triển của 
nó, quan hệ Trung Quốc- Inđônêxia ngày 

càng trở nên toàn diện và sâu sắc hơn. Từ 
chỗ chỉ chủ trương phát triển quan hệ với 
Trung Quốc trong khuôn khổ đa phương 
và trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, 
thương mại và đầu tư, hiện nay quan hệ 
giữa hai bên đã phát triển sang cả lĩnh vực 
quân sự, quốc phòng. 

Thứ ba, so sánh quan hệ của Trung 
Quốc với các nước ASEAN khác, có thể 
thấy, về tổng thể, quan hệ Trung Quốc –
Inđônêxia có tốc độ phát triển nhanh nhất. 
Sự phát triển này có thể được lý giả bằng 
một số nguyên nhân sau : 

Một là, về cơ bản, Trung Quốc và 
Inđônêxia không có tranh chấp lớn về lãnh 
thổ, lãnh hải. 

Hai là, Inđônêxia có vị trí địa chính trị, 
kinh tế quan trọng vào bậc nhất đối với 

chính sách của Trung Quốc ở Đông Nam ¸. 

Chính vì điều này, các nhà lãnh đạo Bắc 
kinh đã rất nỗ lực và không tiếc công sức 

trong việc làm thay đổi nhận thức của 
Inđônêxia đối với họ. Kết quả của những 

nỗ lực đó là nhận thức mới của Inđônêxia 

về Trung Quốc. Từ chỗ coi Bắc kinh là 
“mối đe dọa”, hiện nay Giatácta đã xem 

Bắc Kinh “một người bạn trong lúc cần 

thiết, thật sự là một người bạn”(34). 
Ba là, về phần mình, giới lãnh đạo 

Inđônêxia đã rất khôn khéo trong quan hệ 
với Trung Quốc. 

Để giành được sự ủng hộ của Trung 
Quốc, chính phủ Inđônêxia do ông Wahid 
đứng đầu đã tỏ ra đặc biệt coi trọng quan 
hệ với Trung Quốc và tiến hành một số 
điều chỉnh quan trọng đối với Cộng đồng 
Hoa kiều Inđônêxia. Ông đã cho dỡ bỏ một 
loạt các quy định có tính phân biệt đối xử 
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được áp đặt dưới thời Trật tự cũ nhằm 
chống lại người Hoa và khuyến khích 
doanh nhân Hoa kiều đầu tư trở lại vào 
nền kinh tế đất nước(35). 

Cuối cùng, mặc dù đã hợp tác ngày 
càng chặt chẽ với nhau, quan hệ Trung 
Quốc - Inđônêxia cũng đang đứng trước 
những thách thức lớn. Sự thâm hụt mậu 
dịch đang gia tăng và những tác động có 
thể của việc thực hiện ACFTA ở Inđônêxia 
là một trong những thách thức đó. Để đối 
phó với thách thức này, chính phủ hai 
nước đều rất nỗ lực. Trung Quốc đang tạo 
thêm nhiều điều kiện cho doanh nghiệp 
của họ đâu tư nhiều hơn vào nền kinh tế 
Inđônêxia. Về phần mình, trong khi kiên 
quyết giữ vững cam kết với ACEFTA, các 
nhà lãnh đạo Giatácta đang tìm kiếm 
phương cách để đẩy mạnh chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế và đảm bảo an ninh xã hội, 
nhất là đối với những người có thể chịu 
ảnh hưởng trực tiếp bới các tác động 
nghịch của ACFTA. Với những cố gắng 
như vậy, có cơ sở để tin rằng ACFTA sẽ 
được tiếp tục củng cố và hoàn thiện ở 
In®«nªxia. 

Một thách thức khác đối với quan hệ 
Trung Quốc- Inđônêxia là ảnh hưởng đang 
gia tăng trở lại của Mỹ ở Đông Nam á nói 
chung, Inđônêxia nói riêng. Sự hiện diện 
của Mỹ trong khu vực đã tạo cơ hội các các 
lực lượng thân Mỹ ở Inđônêxia tích cực 
hoạt động nhằm tác động vào chính sách 
đối ngoại của Inđônêxia nói chung, quan 
hệ Inđônêxia- Trung Quốc nói riêng.  

Tuy nhiên, với truyền thống độc lập, 
trung lập trong chính sách đối ngoại của 
họ, dù ai cầm quyền ở Inđônêxia thay 
Tổng thống Inđônêxia trong vài năm tới, 

quan hệ Trung Quốc- Inđônêxia cũng sẽ 
được giữ vững. Bởi vì mối quan hệ giữa hai 
nước này là quan hệ tùy thuộc lẫn nhau và 
phát triển trong môi trường hội nhập khu 
vực ngày càng mạnh mẽ và sâu sắc. 
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